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Mở đầu 

 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Đối với mỗi quốc gia, thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn 

(GTCGNH) có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 

đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế từ đó thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đồng 

thời cung cấp phương tiện để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ, góp 

phần ổn định kinh tế xã hội, khuyến khích đầu tư phát triển.  

ở nước ta, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang vận hành theo cơ 

chế thị trường định hướng XHCN, thị trường giao dịch các GTCGNH đã ra đời 

và dần từng bước được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên tốc độ phát triển của thị 

trường này thời gian qua còn rất chậm, đến nay vẫn trong giai đoạn sơ khai. 

Trên thị trường hàng hoá giao dịch còn nghèo nàn đơn điệu, tính thanh khoản 

chưa cao, giá cả chưa phản ánh đúng quan hệ cung cầu. Hoạt động thị trường 

chưa thu hút được đông đảo các chủ thể tham gia, quy mô thị trường còn nhỏ 

bé… Điều này làm cho thị trường nước ta chưa thực sự phát huy được vai trò tác 

dụng theo đúng nghĩa của nó.  

Về mặt cơ sở lý luận, đến nay cũng chưa có một công trình công bố nào 

nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu về phát triển thị trường giao dịch các 

GTCGNH gắn với quá trình mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (VN), mà mới chỉ có các công 

trình hoặc là nghiên cứu chung về thị trường tiền tệ và thị trường tài chính VN 

trong đó có đề cập đến thị trường giao dịch các GTCGNH, hoặc là những công 

trình liên quan đến từng mảng, từng bộ phận của thị trường này, cụ thể: 

Đối với những công trình nghiên cứu chung về thị trường tiền tệ, thị 

trường tài chính, điển hình có các công trình: “Thị trường tiền tệ nội dung cơ 

chế hoạt động và chính sách phát triển ở cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN”, năm 

1993, đề tài cấp Bộ do PGS. TS Vũ Văn Hóa làm chủ nhiệm; “ Toàn cầu hoá thị 

trường tiền tệ, tài chính thế giới”, năm 2000, Luận án tiến sĩ kinh tế của Nguyễn 
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Văn Phương, Đại học Kinh tế quốc dân; “Thị trường Tài chính VN thực trạng, 

phương phướng và giải pháp phát triển”, năm 2001, đề tài nhánh 5 của đề tài 

KX.01.07 thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 

“kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mã số KX.01 do TS. Nguyễn 

Hữu Tài, Đại học Kinh tế quốc dân làm chủ nhiệm; “Phát triển và hoàn thiện 

thị trường vốn và thị trường tiền tệ VN”, năm 2003, “Phát triển thị trường tài 

chính VN trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế”, năm 2005, Luận 

án tiến sĩ của Đặng Thị Nhàn; “Nghiệp vụ thị trường tiền tệ” do PGS.TS Lê 

Hoàng Nga, Học viện Ngân hàng làm chủ biên, Nhà xuất bản Tài chính, Hà 

Nội, năm 2008. 

Những công trình liên quan đến từng mảng, từng bộ phận của thị trường 

điển hình có các công trình: “Thương phiếu và những giải pháp sử dụng thương 

phiếu trong hoạt động ngân hàng thương mại VN”, năm 2003. luận án tiến sĩ 

kinh tế của Đỗ Thị Hồng Hạnh, Học viện Ngân hàng; “Thị trường mở từ lý luận 

đến thực tiễn” do Trần Trọng Độ – NHNN VN làm chủ biên, Nhà xuất bản 

Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2004; “Một số giải pháp hoàn thiện chính sách 

tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước VN” của Nguyễn Thị Thu Hương, Tạp 

chí ngân hàng số 4 tháng 2/2008; “Nghiệp vụ thị trường mở - Điều tiết khối 

lượng hay điều tiết lãi suất” của Dương Bình, Tạp chí ngân hàng số 20 tháng 

10/2008; “Bàn về giao dịch phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng” của 

TS. Nguyễn Văn Tuyến, Tạp chí ngân hàng số 9 tháng 5/2008.  

Như vậy liên quan đến thị trường giao dịch các GTGNH cũng đã có nhiều 

công trình đề cập đến, các công trình này mặc dù phân tán nhưng tổng hợp 

chung lại bước đầu cũng đã cho thấy được những nét khái quát cơ bản về thị 

trường này với vị trí là bộ phận cơ bản của thị trường tiền tệ, trên cơ sở đó đã 

cung cấp những thông tin tham khảo quan trọng, định hướng gợi mở nhiều ý 

tưởng trong quá trình nghiên cứu về thị trường. Tuy nhiên do mục tiêu nghiên 

cứu, phạm vi nghiên cứu của các công trình trên là khác nhau, những công trình 

nghiên cứu về thị trường tiền tệ và thị trường tài chính, do lĩnh vực nghiên cứu 
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rộng và phức tạp nên các công trình này phần lớn tập trung vào mảng thị trường 

chứng khoán hoặc thị trường ngoại tệ, thị trường tín dụng mà chưa giành nhiều 

sự quan tâm nghiên cứu về thị trường giao dịch các GTCGNH. Còn với những 

công trình liên quan đến từng mảng, từng bộ phận của thị trường này thì cũng 

chủ yếu phục vụ cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN), phát triển các hoạt động dịch vụ của các ngân hàng thương 

mại (NHTM) hoặc phát triển một bộ phận của thị trường. Chính vì vậy đối với 

thị trường giao dịch các GTCGNHVN, các công trình đã công bố chưa đưa ra 

được cơ sở lý luận tổng quan về thị trường và phát triển thị trường, chưa đánh 

giá được một cách tổng quát và đầy đủ thực tế hoạt động của thị trường, cũng 

như chưa gắn được sự phát triển của thị trường trong điều kiện thực hiện các 

cam kết mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của VN... 

Việc thiếu những công trình nghiên cứu chuyên sâu về thị trường giao 

dịch các GTCGNH để làm cơ sở triển khai vận dụng trong thực tiễn như vậy, 

ngoài việc ảnh hưởng đến chính sự phát triển của thị trường này thì đây cũng 

còn là một trong các nguyên nhân làm cho thị trường tiền tệ nước ta đến nay 

chưa phát triển, cho dù những bộ phận khác của thị trường tiền tệ như thị trường 

tín dụng ngắn hạn, thị trường ngoại hối đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu. 

Xuất phát từ các lý do trên, tác giả luận án lựa chọn đề tài: “Giải pháp 

phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam” với 

mong muốn tiếp tục nghiên cứu, hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể để phát triển thị trường 

giao dịch các GTCGNH gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

- Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường giao dịch 

các GTCGNH và kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển thị trường 

giao dịch các GTCGNH. 
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- Phân tích thực trạng, chỉ ra những thành công và hạn chế của thị trường 

giao dịch các GTCGNH ở VN. 

- Xác định xu hướng, quan điểm và giải pháp phát triển thị trường giao dịch 

các GTCGNH ở VN một cách đồng bộ, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

Luận án nghiên cứu thị trường giao dịch các GTCGNH ở VN đến 2008 và 

định hướng đến 2020. Đồng thời để có điều kiện chuyên sâu luận án chỉ tập 

trung nghiên cứu các loại GTCGNH có thể chuyển nhượng, được giao dịch 

trong hệ thống Ngân hàng và các tổ chức tín dụng (TCTD) ở VN, từ đó đưa ra 

các giải pháp phát triển thị trường này, trong đó chủ yếu là các giải pháp tài 

chính - tiền tệ. 

4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Luận án đã hệ thống hoá, phân tích nhằm bổ sung làm rõ những vấn đề lý 

luận cơ bản về thị trường giao dịch các GTCGNH và phát triển thị trường giao 

dịch các GTCGNH. Đồng thời đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm của một 

số nước trên thế giới trong việc phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH, từ 

đó rút ra bài học đối với VN. 

- Đã phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng thị trường giao dịch 

các GTCGNH ở VN thời gian qua, những kết quả đạt được, những hạn chế và 

chỉ ra những nguyên nhân cơ bản của những hạn chế. 

- Đã nghiên cứu đưa ra dự báo xu hướng phát triển thị trường giao dịch các 

GTCGNH ở VN, chỉ ra quan điểm và đề xuất giải pháp phát triển thị trường một 

cách đồng bộ, có tính khả thi. 

5. Kết cấu của luận án 

 Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, 

danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 3 chương: 
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Chương 1 

Những vấn đề cơ bản về thị trường  

giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn 

 

1.1. Tổng quan về thị trường giao dịch các giấy tờ có giá 

ngắn hạn 

1.1.1. Khái niệm thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn 

Thị trường giao dịch các GTCGNH là thị trường chuyên môn hoá việc mua 

bán các GTCGNH và vay mượn có đảm bảo bằng cầm cố các GTCGNH. Đây là 

thị trường rất sôi động và là bộ phận quan trọng của thị trường tiền tệ. Các 

GTCGNH ngoài việc là hàng hoá thì đồng thời cũng là phương tiện để Ngân 

hàng Trung ương (NHTW) sử dụng nhằm thực thi chính sách tiền tệ.  

1.1.2. Phân loại thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn 

- Căn cứ vào phương thức giao dịch, thị trường giao dịch các GTCGNH được 

chia thành:  

- Thị trường giao dịch các GTCGNH cấp một: Là thị trường thực hiện vịêc 

mua bán lần đầu các GTCGNH;  

- Thị trường giao dịch các GTCGNH cấp hai: Là thị trường chuyên tổ chức 

mua bán lại các GTCGNH đã phát hành ở thị trường cấp một.  

- Căn cứ vào phạm vi của các chủ thể giao dịch trên thị trường, thị trường 

giao dịch các GTCGNH được chia thành:  

- Thị trường giao dịch các GTCGNH liên ngân hàng: Là thị trường mà chủ 

thể tham gia chỉ bao gồm NHTW và các TCTD;  

- Thị trường giao dịch các GTCGNH mở rộng: Là thị trường mà các chủ thể 

tham gia được mở rộng hơn, bao gồm NHTW, các TCTD, các doanh nghiệp, các 

công ty bảo hiểm, các công ty kinh doanh, môi giới và công chúng. 

- Căn cứ vào đặc điểm hàng hoá giao dịch trên thị trường, thị trường giao 

dịch các GTCGNH được chia thành:  
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- Thị trường giao dịch các GTCGNH mang lãi suất: Là thị trường chuyên 

môn hoá của các loại GTCGNH mang lãi suất, chúng được phát hành với mệnh 

giá cố định, theo những kỳ hạn nhất định;  

- Thị trường giao dịch các GTCGNH chiết khấu: Là thị trường chuyên môn 

hoá của các loại GTCGNH không mang lãi suất, chúng thường được mua bán 

theo thể thức chiết khấu.  

1.1.3. Chức năng, vai trò của thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn 

hạn 

- Chức năng của thị trường giao dịch các GTCGNH: (i) Tạo ra một thị 

trường công khai mà các cá nhân, tổ chức kinh tế tạm thời dư thừa vốn có thể 

tìm thấy nơi hứa hẹn sinh lời một cách an toàn, cũng như các cá nhân, tổ chức 

đang thiếu vốn tìm được nơi đáp ứng nhu cầu vốn của mình một cách thuận tiện; 

(ii) Cung cấp các phương tiện, thông qua đó NHTW thực thi được chính sách 

tiền tệ; (iii) Qua hoạt động của thị trường, các nguồn vốn nhàn rỗi, đơn lẻ được 

tập hợp chuyển đến nơi thiếu. 

- Vai trò của thị trường giao dịch các GTCGNH: (i) Giúp làm tăng thu 

nhập và giảm thiểu rủi ro đối với những người có vốn tạm thời nhàn rỗi; (ii) Là 

nơi cung cấp vốn cho những người thiếu vốn để bổ sung thanh khoản; (iii) Góp 

phần chuyển các nguồn vốn tiết kiệm thành nguồn vốn đầu tư sinh lời, tăng hiệu 

quả sử dụng vốn; (iv) Thị trường giao dịch các GTCGNH là cơ chế để NHTW 

điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua thực thi chính sách tiền tệ; (v) Thông qua 

thị trường, Bộ Tài chính tìm kiếm nguồn vốn để bổ sung thiếu hụt tạm thời và 

cân bằng thu chi ngân sách Nhà nước. 

1.1.4. Đặc điểm của thị trường giao dịch các GTCGNH 

Thị trường giao dịch các GTCGNH có các đặc điểm sau: (i) Các hàng hoá 

giao dịch trên thị trường là những công cụ nợ ngắn hạn, có tính thanh khoản cao 

và độ rủi ro thấp; (ii) Giá cả hàng hoá được xác định gián tiếp thông qua thông 

số có quan hệ tỷ lệ nghịch với nó, đó là mức lãi suất và tỷ lệ chiết khấu; (iii) 

Nhu cầu về hàng hoá nhạy cảm theo giá (tức là cầu co giãn); (iv) Là thị trường 
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mang tính chất bán buôn; (v) Có số người tham gia đông đảo, đòi hỏi trình độ 

chuyên môn cao; (vi) Thị trường diễn ra chủ yếu tại các sở giao dịch, phòng 

kinh doanh của các ngân hàng, các công ty kinh doanh, môi giới thông qua các 

phương tiện thông tin hiện đại chứ không tập trung tại một địa điểm.  

1.1.5. Hàng hoá giao dịch trên thị trường 

Hàng hoá giao dịch trên thị trường rất đa dạng gồm: Tín phiếu kho bạc 

(TPKB); Chứng chỉ tiền gửi; Thương phiếu (gồm hối phiếu và lệnh phiếu); Các 

phiếu thuận trả của ngân hàng; Tín phiếu NHTW. Ngoài ra, tuỳ từng nước mà 

còn có thêm một số hàng hoá khác được giao dịch như: Kỳ phiếu, chứng chỉ tiền 

gửi Dollar Châu Âu, chứng chỉ tiền gửi Dollar Châu ¸,... 

1.1.6. Các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường 

Các chủ thể tham gia trên thị trường gồm: NHTW (là chủ thể đặc biệt, vừa 

là người mua người bán, vừa là người quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động thị 

trường); Các NHTM; Kho bạc Nhà nước; Các nhà kinh doanh và môi giới 

chuyên nghiệp; Các tổ chức tài chính phi ngân hàng; Các doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh và các nhà đầu tư tư nhân.  

1.1.7. Cơ chế hoạt động và phương thức xác định giá cả hàng hóa trên thị 

trường 

* Giao dịch trên thị trường cấp một 

- Các phương thức giao dịch trên thị trường cấp một: Trên thị trường cấp 

một, các hàng hoá được phát hành theo 4 phương thức chính: Phương thức phát 

hành trực tiếp; Phương thức phát hành gián tiếp; Phương thức đấu giá và phương 

thức đấu thầu.  

- Công thức tính giá đối với các hàng hoá trên thị trường cấp một:  

+ Trường hợp bán ngang mệnh giá: Giá bán được xác đinh theo công thức:

                       (1.1)                   

Theo cách này, người mua sẽ thanh toán theo mệnh giá, đến hạn sẽ được 

nhận số tiền bằng mệnh giá cộng với phần lãi. Số tiền thanh toán cho người mua 

khi đến hạn được tính theo công thức: 

Giá bán   =   Mệnh giá
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                        N  

T = G + (G x Ls x               )      (1.2)

                            360  

Trong đó: T: Tổng số tiền được thanh toán khi đến hạn; G: Giá bán; Ls: Lãi 

suất tính theo tỷ lệ %/360 ngày (là mức lãi suất trúng thầu nếu phát hành qua 

đấu thầu; là lãi suất đấu giá, lãi suất thoả thuận hoặc do tổ chức phát hành, bảo 

lãnh phát hành ấn định nếu không qua đấu thầu); N: Số ngày kỳ hạn của hàng 

hóa phát hành; 360: Số ngày quy ước một năm. 

+ Trường hợp bán theo thể thức chiết khấu: Giá thanh toán theo hình thức 

này được xác định theo công thức sau: 

  MG  

G =     

      Ls x n 

     (1.3)

         1+           

                  360 

 

Trong đó : G: Giá bán; MG: Mệnh giá; Ls: Lãi suất chiết khấu tính theo tỷ 

lệ %/360 ngày; n: Số ngày kỳ hạn của hàng hóa phát hành; 360: Số ngày quy 

ước của một năm 

* Giao dịch trên thị trường cấp hai 

- Các phương thức giao dịch trên thị trường cấp hai: Trên thị trường cấp 

hai các GTCGNH được giao dịch chủ yếu theo hai phương thức: Mua bán trên 

cơ sở chiết khấu, tái chiết khấu GTCGNH và vay mượn có đảm bảo bằng cầm 

cố GTCGNH.  

- Công thức tính giá đối với các hàng hóa trên thị trường cấp hai : 

+ Trường hợp mua bán hẳn hoặc cho vay có đảm bảo bằng cầm cố 

GTCGNH: 

                      N  

G = M  x (1 – d  x           )      (1.4)

                           360  
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Trong đó: G: Giá mua bán, cho vay; M: Là mệnh giá nếu phát hành theo 

phương thức chiết khấu; Là tổng giá trị nhận được gồm gốc và lãi khi đến hạn 

thanh toán nếu phát hành ngang mệnh giá; d: Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu 

hoặc lãi cho vay có đảm bảo bằng cầm cố GTCGNH; N: Số ngày còn lại kể từ 

ngày mua bán đến ngày hết hạn; 360: Số ngày quy ước của một năm. 

+ Trường hợp mua bán theo thoả thuận mua lại: Trong trường hợp này, khi 

bán thì giá bán được xác định theo công thức 1.4 còn khi mua lại thì giá mua lại 

được xác định theo công thức: 

                  L x Tb  

Gl = G®  x (1 +               )      (1.5)

                     360  

Trong đó: Gl: Giá mua lại; Gđ: Giá bán trước khi được mua lại; L: Là lãi 

suất mua lại; Tb: Thời hạn bán (số ngày); 360: Số ngày quy ước của một năm. 

* Thanh toán: Việc thanh toán trên thị trường giao dịch các GTCGNH các 

nước đều áp dụng hệ thống thanh toán điện tử. Các hình thức thanh toán điện tử 

bao gồm:  

- Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng: Đây là hệ thống thanh toán 

do NHTW tổ chức nhằm thanh toán giữa các thành viên là các NHTM, tổ chức 

tài chính có đủ điều kiện do NHTW qui định;  

- Hệ thống chuyển tiền điện tử: Là hệ thống được xác lập để giúp các chủ 

thể tham gia thực hiện thanh toán bằng việc chuyển các khoản tiền điện tử.  

1.1.8. Sự quản lý của ngân hàng Trung ương đối với thị trường và 

những tác động đến chính sách tiền tệ  

NHTW thực hiện quản lý thị trường giao dịch các GTCGNH chủ yếu trên 

hai phương diện:  

- Điều tiết lượng cung cầu về hàng hoá để từ đó tác động vào giá cả hàng 

hoá giao dịch. Trong đó khi NHTW thực hiện điều tiết lượng cung cầu hàng hoá 

trên thị trường giao dịch các GTCGNH thông qua việc rút bớt hoặc bơm thêm 

hàng hoá cho thị trường thì một lượng tiền tương ứng được bơm ra hoặc rút bớt 
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khỏi lưu thông, từ đó có liên quan đến việc thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng 

hoặc thắt chặt trong từng thời kỳ nhất định.  

- Thực hiện thanh tra, giám sát hoạt động của thị trường.  

1.2. Phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá 

ngắn hạn 

1.2.1. Sự cần thiết phải phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá 

ngắn hạn 

Luận án đã trình bày 5 nguyên nhân cần phải phát triển thị trường giao dịch 

các GTCGNH đó là:  

Thứ nhất, là do đòi hỏi về nhu cầu vốn ngắn hạn cho thanh toán;  

Thứ hai, do yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;  

Thứ ba, do yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ;  

Thứ tư, do yêu cầu phát triển đồng bộ các loại hình thị trường;  

Thứ năm, do yêu cầu và tác động của quá trình hội nhập quốc tế. 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thị trường giao dịch các 

giấy tờ có giá ngắn hạn 

Luận án đã trình bày 5 nhóm chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thị trường 

giao dịch các GTCGNH, bao gồm:  

+ Nhóm chỉ tiêu về quy mô phát triển của thị trường gồm: Doanh số giao 

dịch (hoặc tổng mức dư nợ) của thị trường trong một năm. Tỷ lệ giữa doanh số 

(hoặc tổng mức dư nợ) thị trường trên tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa;  

+ Nhóm chỉ tiêu về hàng hoá giao dịch trên thị trường, bao gồm: Số lượng 

và mức độ đa dạng của hàng hoá; Tính thanh khoản của hàng hóa;  

+ Nhóm chỉ tiêu về chủ thể tham gia, bao gồm: Số lượng các chủ thể tham 

gia. Tiềm lực tài chính của các chủ thể (thể hiện qua: Mức vốn điều lệ, lợi 

nhuận hàng năm của các chủ thể. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn tự có. Tỷ lệ lợi 

nhuận ròng trên tài sản có). Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu an toàn hoạt 

động của các chủ thể là các TCTD;  
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+ Nhóm chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, gồm: Sự tuân thủ các quy luật 

của thị trường trong các hoạt động giao dịch. Sự bình đẳng, không phân biệt đối 

xử của nhà nước đối với các chủ thể tham gia thị trường;  

+ Nhóm chỉ tiêu liên quan đến công nghệ thị trường. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường giao dịch 

các giấy tờ có giá ngắn hạn: bao gồm 7 nhân tố chủ yếu: 

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội;  

- Quan điểm phát triển và phương thức quản lý, điều hành của Nhà nước;  

- Hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến hoạt động thị trường;  

- Mức độ mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế;  

- Vị thế của các TCTD, các doanh nghiệp;  

- Sự phát triển của khoa học công nghệ;  

- Chất lượng nguồn nhân lực. 

1.3. Kinh nghiệm một số nước trong việc phát triển Thị 

trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn 

Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn 

Quốc, trên cơ sở đó rút ra 8 bài học cho Việt Nam gồm:  

Một là, tăng cường vai trò quản lý điều hành của NHTW đối với hoạt động 

của thị trường;  

Hai là, xây dựng hệ thống các NHTM có tiềm lực tài chính mạnh, hoạt 

động hiệu quả;  

Ba là, mở rộng các chủ thể tham gia thị trường;  

Bốn là, tạo sự đa dạng các hàng hóa giao dịch;  

Năm là, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh;  

Sáu là, phát triển đa dạng các phương thức giao dịch hàng hóa trên thị 

trường;  

Bảy là, phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;  

Tám là, chú trọng đầu tư phát triển phương tiện giao dịch và công nghệ 

thanh toán hiện đại. 
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Chương 2 

thực trạng thị trường giao dịch  

các giấy tờ có giá ngắn hạn ở việt nam 
  

2.1. Cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị 

trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam 

Kể từ sau khi thực hiện đổi mới kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986, các loại hình thị trường nước ta đã từng 

bước lần lượt được hình thành và phát triển, trong đó có thị trường giao dịch các 

GTCGNH. Qua quá  trình hoạt động, hành lang pháp lý cho sự hình thành và 

phát triển của thị trường giao dịch các GTCGNH ở VN đã ngày một đầy đủ và 

hoàn thiện hơn, về cơ bản đáp ứng được các nhu cầu bức xúc đang đặt ra cho 

hoạt động của thị trường. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: (i) Môi trường pháp 

lý cho hoạt động của các TCTD, cho việc quản lý của NHNN còn chưa phù hợp, 

còn quy định NHNN can thiệp quá sâu, quá chi tiết vào hoạt động của các 

TCTD; (ii) Trong quy định của những luật đã ban hành, nhiều chỉ tiêu hoạt động 

của các TCTD, đặc biệt là các chỉ tiêu an toàn cần đạt tới theo thông lệ quốc tế 

chưa được đề cập. Một số nội dung của các luật đã ban hành còn chưa phù hợp 

với quốc tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập; (iii) Các quy định của pháp 

luật liên quan đến hoạt động của thị trường còn chưa đầy đủ, còn những khoản 

trống, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa rõ ràng giữa các văn bản luật, giữa văn 

bản luật và văn bản dưới luật; (iv) Hệ thống luật pháp còn chưa thật sự tạo môi 

trường kinh doanh bình đẳng cho hoạt động của các loại hình TCTD. 

2.2. Thực trạng hoạt động của thị trường giao dịch các 

giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt nam 

2.2.1. Thực trạng về hàng hoá và phương thức giao dịch hàng hóa 

 - Tín phiếu kho bạc: Các TPKB thời gian qua đã không ngừng tăng lên, 

thể hiện trò là hàng hóa chủ yếu của thị trường, từ  chỗ phát hành 4.521 tỷ đồng 
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năm 2000 đã tăng lên 18.456 tỷ đồng năm 2008. Công tác phát hành TPKB 

cũng không ngừng được cải tiến, hoàn thiện. Tuy vậy vẫn còn một số hạn chế: 

Sự phối hợp giữa NHNN và Bộ Tài chính trong phát hành TPKB chưa chặt chẽ. 

Hoạt động đấu thầu TPKB chưa thu thót được sự tham gia của đông đảo các 

thành viên. Về tổng số các thành viên đăng ký tham gia cũng đang có xu hướng 

giảm trong thời gian gần đây: Năm 2004 số thành viên đăng ký tham gia là 48, 

đến năm 2006 chỉ còn 22, năm 2007 còn không thu hút được các thành viên nào 

ngoài các NHTM Nhà nước tham gia. Năm 2008 chỉ có 41 thành viên. Việc tổ 

chức đấu thầu thời gian qua cũng chủ yếu là nhằm mục tiêu bù đắp thiếu hụt 

cho NSNN, còn mục tiêu tạo hàng cho thị trường giao dịch các GTCGNH thì rất 

hạn chế. Cơ chế xác định lãi suất trúng thầu vẫn còn mang tính chủ quan, áp 

đặt, chưa thực sự theo cơ chế thị trường, vẫn áp dụng hình thức trần lãi suất.  

- Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước: Các tín phiếu NHNN thời gian qua đã 

được NHNN triệt để khai thác thông qua các đợt phát hành nhằm thực thi chính 

sách tiền tệ. Tuy nhiên đối với nước ta trong suốt thời gian qua liên tục thâm hụt 

ngân sách, nhu cầu vay nợ nước ngoài cao, lạm phát trong tầm kiểm soát thì 

việc phát hành tín phiếu NHNN song song với tín phiếu kho bạc đã gây thêm 

tốn kém cho ngân sách nhà nước và tạo ra sự cạnh tranh vốn không cần thiết. 

Thời gian qua NHNN cũng mới chỉ coi tín phiếu NHNN là công cụ điều hành 

chính sách tiền tệ hơn là hàng hoá của thị trường, việc phát hành phần nhiều 

được thực hiện theo phương thức bắt buộc hoặc đấu thầu khối lượng với mức lãi 

suất chưa phù hợp với lãi suất thị trường.   

- Kỳ phiếu ngân hàng thương mại, chứng chỉ tiền gửi: Các kỳ phiếu 

NHTM, chứng chỉ tiền gửi thời gian qua được phát hành phần lớn là ghi danh 

nên khó chuyển nhượng. Số NHTM đã phát hành không nhiều, chủ yếu là các 

NHTM Nhà nước. Tuy có một vài ngân hàng đã tổ chức chiết khấu hoặc nhận 

làm thế chấp để cho vay nhưng mới chỉ giới hạn đối với các kỳ phiếu hoặc 

chứng chỉ tiền gửi do chính ngân hàng đó phát hành ra. Bên cạnh đó việc phát 

hành các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu thời gian qua còn chưa theo hình thức và 
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tính chất của chứng chỉ tiền gửi như chuẩn mực quốc tế nên việc chuyển nhượng 

rất khó khăn. Số lượng phát hành cua các TCTD thấp, chiếm chưa đến 3% trong 

tổng vốn huy động của các TCTD. 

- Thương phiếu và các phiếu thuận trả của Ngân hàng: Do thị trường 

VN chưa có công ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nên thời gian qua các 

thương phiếu, hối phiếu gần như chưa giao dịch mua bán được trên thị trường và 

như vậy chúng cũng chưa thể coi là hàng hoá được. Vì vậy có thể thấy rằng trên 

thị trường cả thương phiếu theo Pháp lệnh thương phiếu và các loại hối phiếu 

theo Luật các công cụ chuyển nhượng, các phiếu thuận trả của ngân hàng vẫn 

chưa xuất hiện với tư cách là hàng hoá. 

2.2.2. Thực trạng các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường 

- Các tổ chức tín dụng: Số lượng các TCTD tuy đông (trên 1.180 đơn vị) 

nhưng số đơn vị tham gia thị trường giao dịch các GTCGNH lại rất ít, không 

tính trường hợp các TCTD bị bắt buộc phải mua tín phiếu NHNN thì tính đến 

tháng 7 năm 2008 mới có 56 đơn vị tham gia thị trường (chiếm 4,74%). Các chủ 

thể kể cả các chủ thể đã tham gia thị trường và những chủ thể tiềm năng thì khả 

năng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh đều còn yếu, các khoản nợ xấu 

tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao nếu tính toán, phân loại các khoản nợ 

theo chuẩn mực kế toán quốc tế. Số vốn điều lệ các TCTD tuy đã được bổ sung, 

tăng cường và tăng lên qua các năm nhưng còn rất nhỏ. Các TCTD trong nước 

gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao. 

Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động của các quỹ cũng còn nhiều tồn 

tại, năm 2008 chỉ hơn 22% các quỹ tự cân đối được nguồn vốn hoạt động, tốc 

độ tăng vốn điều lệ của các quỹ vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu mở rộng quy 

mô, lợi nhuận hàng năm thấp, chưa thu hút được nhiều vốn góp của các thành 

viên. Cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện thanh toán chậm được đổi mới.  

- Đối với các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp VN hiện nay mặc dù phát 

triển nhanh và số lượng khá lớn, tính đến năm 2007 đã có trên 131.300 doanh 

nghiệp nhưng số lượng tham gia thị trường giao dịch các GTCGNH rất ít, chỉ 
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chủ yếu là một số doanh nghiệp là các công ty bảo hiểm tham gia trong việc 

mua TPKB, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu của các ngân hàng như một khoản đầu 

tư ngắn hạn. Các doanh nghiệp hầu hết khả năng cạnh tranh, tiềm lực tài chính 

thấp, hoạt động phổ biến tình trạng nợ nần dây dưa. Thời gian qua các doanh 

nghiệp mới chỉ phát hành các hối phiếu để phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu 

quốc tế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài hoặc của nhà tài trợ. Các giao dịch 

thương mại trong nước thì hầu như không sử dụng đến hối phiếu.   

- Đối với người đầu tư tư nhân, những nhà đầu tư tư nhân với lực lượng 

đông đảo nhưng tỷ lệ tham gia thị trường thấp, chủ yếu tham gia khi mua kỳ 

phiếu, chứng chỉ tiền gửi của NHTM với mục đích tiết kiệm, tích luỹ, ít có nhu 

cầu chuyển nhượng. Hầu hết đều chưa có thói quen đầu tư kinh doanh các 

GTCGNH mà chủ yếu tiền kiếm được thì mua vàng, ngoại tệ tích trữ hoặc gửi 

tiết kiệm. Các kiến thức về thị trường còn rất hạn chế. 

- Các công ty kinh doanh, môi giới chuyên nghiệp: Đến nay các loại hình 

chủ thể này cũng chưa xuất hiện trên thị trường. Việc thiếu vắng các nhà kinh 

doanh, môi giới chuyên nghiệp có thể coi là một khiếm khuyết cơ bản của thị 

trường, làm cho hoạt động của thị trường chưa thể sôi động. 

2.2.3. Thực trạng công tác quản lý của NHNN đối với thị trường 

- Công tác điều tiết cung cầu, giá cả hàng hoá trên thị trường: Do các 

hàng hóa của thị trường giao dịch các GTCGNH còn ít về chủng loại và số 

lượng nên việc sử dụng công cụ tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở  của 

NHNN chưa thực sự hiệu quả. Công tác điều hành lãi suất còn bất cập, chưa 

phản ánh đúng quan hệ cung cầu vốn trên thị trường, điều này đã làm cho 

NHNN chưa thể hiện được vai trò là người cho vay cuối cùng và khó khăn trong 

việc xác định tình trạng dư thừa hay thiếu hụt vốn khả dụng của các ngân hàng. 

Lãi suất thị trường mở cũng chưa trở thành mục tiêu trong điều hành chính sách 

tiền tệ. Việc tái cấp vốn cũng mới chỉ tập trung chủ yếu vào các NHTM Nhà 

nước và các NHTM cổ phần lớn.  
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- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường: Tính độc lập trong 

hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường của thanh tra NHNN chưa cao, quyền 

hạn phân tán. Phương pháp thanh tra, giám sát còn nhiều bất hợp lý và kém hiệu quả. 

Lực lượng cũng như trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh 

tra chưa đáp ứng, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh. Công tác giám sát từ xa 

tuy đã được đưa vào áp dụng nhưng chất lượng thông tin báo cáo chưa cao, khâu 

phân tích, xử lý thông tin còn nhiều bất cập nên hiệu quả còn thấp. Khả năng 

giám sát phát hiện cảnh báo sớm, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt 

động ngân hàng còn hạn chế. Thiếu cơ chế trao đổi thông tin với các cơ quan 

giám sát tài chính trong nước và quốc tế. Các chỉ tiêu giám sát làm cơ sở cho 

việc kiểm tra, giám sát còn chưa đầy đủ, một số chỉ tiêu cách tính còn có sự 

khác biệt với thông lệ quốc tế. Hoạt động của ủy ban Giám sát Tài chính quốc 

gia mới bước đầu triển khai đi vào hoạt động, chưa phát huy hiệu quả. 

2.2.4. Thực trạng về công nghệ thanh toán 

Hoạt động thanh toán ngân hàng thời gian qua đã có những thành công 

đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng còn hạn chế như: Bộ máy quản lý và thanh toán 

của NHNN chưa tương thích với hệ thống thanh toán ngân hàng hiện đại, nền 

kinh tế vẫn thanh toán bằng tiền mặt với tỷ trọng và khối lượng lớn, các tiện ích 

như thẻ điện tử, máy rút tiền tự động... vẫn ở mức độ khiêm tốn. Các dự án hiện 

đại hoá còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, tốc độ đường truyền chưa cao, 

thiếu cán bộ quản trị hệ thống có năng lực. 

2.3. Đánh giá chung về thực trạng sự phát triển của thị 

trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở việt nam 

- Kết quả đạt được: Thứ nhất: Môi trường pháp lý cho hoạt động của thị 

trường được ban hành ngày một đầy đủ hơn; Thứ hai: Vai trò quản lý, điều hành 

của ngân hàng Nhà nước ngày một nâng cao và dần điều tiết theo quy luật thị 

trường; Thứ ba: Các chủ thể tham gia thị trường ngày một tăng và từng bước 

được cơ cấu, củng cố lại; Thứ tư: Hàng hoá giao dịch trên thị trường ngày một 

tăng. Phương thức giao dịch và cơ chế hình thành giá cả hàng hoá đã dần được 
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xác lập theo quy luật thị trường; Thứ năm: Công nghệ thanh toán trên thị trường 

không ngừng được cải tiến, nâng cấp. 

- Hạn chế: Thứ nhất: Qui mô và phạm vi thị trường còn nhỏ (dưới 6% 

GNP), phát triển chậm và chưa đồng bộ, thị trường cấp hai còn sơ khai; Thứ hai: 

Chủ thể tham gia tuy có tăng nhưng số lượng còn ít, hoạt động chưa hiệu quả, 

tiềm lực tài chính thấp; Thứ ba: Hàng hoá trên thị trường còn nghèo nàn về 

chủng loại, tính thanh khoản chưa cao. Giá cả chưa phản ánh đúng thực chất 

quan hệ cung cầu; Thứ tư: Môi trường kinh doanh còn nhiều bất cập, chưa tạo 

thuận lợi cho sự phát triển của thị trường. 

- Nguyên nhân của các hạn chế: Thứ nhất: Do nền kinh tế chậm mở cửa 

hội nhập và chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế hành chính, kế hoạch hoá tập 

trung bao cấp; Thứ hai: Chưa có một chiến lược phát triển thị trường phù hợp 

làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện; Thứ ba: Hệ thống văn bản pháp luật 

chậm ban hành, thiếu đồng bộ, hiệu quả thực thi chưa cao; Thứ tư: Công nghệ 

và hệ thống thanh toán còn đang trong quá trình hiện đại hóa, tốc độ đầu tư 

chậm; Thứ năm: Thu nhập bình quân đầu người thấp, thói quen ưa chuộng sử 

dụng tiền mặt còn phổ biến; Thứ sáu: Trình độ cán bộ vẫn còn hạn chế, lực 

lượng cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thị 

trường còn nhiều bất cập; 

Chương 3 

giải pháp phát triển thị trường  

giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam 
 

3.1. Xu hướng và Quan điểm phát triển thị trường giao dịch 

các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam 

3.1.1. Dự báo về xu hướng phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có 

giá ngắn hạn ở Việt Nam: 

Luận án đã đưa ra 6 dự báo về xu hướng phát triển của thị trường, đó là:  
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- Thị trường có khả năng phát triển ngày càng mạnh về quy mô;  

- Các chủ thể tham gia thị trường có điều kiện tăng lên với tốc độ nhanh cả 

về số lượng và tiềm lực tài chính. Giao dịch trên thị trường ngày càng cạnh tranh 

gay gắt;  

- Hàng hoá giao dịch trên thị trường sẽ ngày càng đa dạng, lấn át hoạt động 

tín dụng truyền thống của hệ thống ngân hàng và có sự điều chỉnh mạnh về cơ 

cấu tỷ trọng từng loại hàng hoá;  

- Vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với thị trường ngày càng quan 

trọng nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và đảm bảo sự 

phát triển ổn định, bền vững;  

- Việc ứng dụng công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong các hoạt 

động của thị trường diễn ra với tốc độ nhanh;  

- Nguồn nhân lực cho thị trường sẽ tăng nhanh cả về chất và lượng. 

 3.1.2 Quan điểm phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá nggắn 

hạn ở Việt Nam. 

- Phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH đảm bảo phù hợp với thể chế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;  

- Phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH một cách đồng bộ, có lộ 

trình và bước đi thích hợp;  

- Phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH phải phù hợp và thúc đẩy 

tiến trình hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ;  

- Phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH hoạt động ổn định, hiệu quả, 

lành mạnh, phục vụ tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 

3.2. giải pháp phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ 

có giá ngắn hạn ở Việt Nam 

3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp 

với thông lệ quốc tế cho hoạt động của thị trường. 

- Thứ nhất: Đối với Luật NHNN VN và Luật các TCTD cần tiếp tục hoàn 

chỉnh lại theo hướng: (i) Không đÓ những xung đột với luật pháp quốc tế và 
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xung đột với các văn bản luật khác; (ii) Không để khoảng trống trong các văn 

bản luật, nhất là việc bổ sung các quy định về vấn đề kinh doanh các dịch vụ 

thanh toán điện tử và bảo mật của ngân hàng, các quy định về chỉ tiêu đánh giá 

hoạt động cho phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như quy định chặt chẽ các nội 

dung liên quan đến mua bán, hợp nhất, sáp nhập, phá sản đối với các TCTD; 

(iii) Tạo lập sự bình đẳng giữa các loại hình ngân hàng trong các quy định của 

luật, xoá bỏ các ưu tiên cho các TCTD Nhà nước; (iv) Nâng cao vị thế và tính 

độc lập tương đối của NHNN với Chính phủ và các Bộ ngành; (v) Công khai, 

minh bạch hóa thông tin liên quan hoạt động thị trường. 

- Thứ hai: Trong quá trình điều chỉnh hoàn thiện lại Luật NHNN Việt Nam 

và Luật các TCTD cũng cần chỉnh sửa những nội dung còn chưa rõ ràng, những 

định nghĩa và thuật ngữ chưa phù hợp với tên gọi thông dụng quốc tế, đảm bảo 

tính cô đọng, chặt chẽ, chính xác, dễ hiểu. 

- Thứ ba: Sớm xây dựng để trình Quốc hội ban hành bổ sung thêm Luật 

bảo hiểm tiền gửi và Luật giám sát hoạt động ngân hàng trong đó có giám sát 

hoạt động của thị trường giao dịch các GTCGNH nhằm tạo tạo cơ sở pháp lý 

đầy đủ cho hoạt động của thị trường. 

3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm phát triển, hoàn thịên các hàng hoá và 

phương thức giao dịch các hàng hoá trên thị trường 

* Phát triển, hoàn thịên các hàng hoá và phương thức giao dịch các 

hàng hoá đã có trên thị trường  

- Đối với các tín phiếu kho bạc: Thứ nhất, thực hiện phát hành nhiều loại 

TPKB với thời hạn khác nhau nhằm tạo sự đa dạng về hàng hoá; Thứ hai, hạn 

chế tối đa việc phát hành TPKB ghi danh, mở rộng phát hành các loại TPKB vô 

danh; Thứ ba, sớm loại bỏ phương thức phát hành kết hợp giữa đấu thầu cạnh 

tranh lãi suất với không cạnh tranh lãi suất cũng như phương thức đầu thầu khối 

lượng mà chỉ tập trung thực hiện phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất; Thứ 

tư, cải tiến cơ chế điều hành lãi suất, tiến tới xoá bỏ cơ chế lãi suất trần, để lãi 

suất và theo đó là giá cả  khi phát hành được thiết lập trên cơ sở cung cầu thị 
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trường; Thứ năm, hoàn thiện chương trình phần mềm đấu thầu qua mạng nhằm 

tránh gian lận; Thứ sáu, cải tiến rút ngắn thời gian thanh toán tiền đối với những 

tín phiếu trúng thầu; Thứ bảy, xây dựng quy chế về đánh giá, phân loại thành 

viên tham gia để có chế độ ưu tiên nhất định; Thứ tám, thực hiện tốt sự phối hợp 

trong việc xác định khối lượng phát hành TPKB và tín phiếu NHNN, đảm bảo 

sự phù hợp, đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. 

- Đối với các tín phiếu NHNN: Các tín phiếu NHNN thời gian tới không 

nên phát triển mà sẽ thu hẹp dần, tiến tới có thể không cần thiết phát hành loại 

hoàng hoá này. Trong thời gian còn phát hành đòi hỏi việc phát hành được thực 

hiện trên cơ sở tuân thủ các quy luật thị trường để đảm bảo phát triển thị trường 

giao dịch các GTCGNH. 

- Đối với các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu: Một là, NHNN quy định tiêu 

chuẩn hóa về hình thức, nội dung, kỳ hạn, lãi suất cũng như những tiêu chí cho 

việc phát hành nhằm tạo điều kiện cho giao dịch và thanh toán trên thị trường; 

Hai là, khuyến khích các ngân hàng, công ty tài chính phát hành rộng rãi các 

loại chứng chỉ tiền gửi; Ba là, thực hiện ưu đãi về lãi suất trong 2 năm tới để 

khuyến khích tăng tỷ trọng hàng hoá này; Bốn là, Phát hành định kỳ chứng chỉ 

tiền gửi và kỳ phiếu vào những ngày cố định trong tuần hoặc trong tháng, quý 

nhằm tạo thói quen cho các nhà đầu tư; Năm là, NHNN tập trung tổ chức triển 

khai thực hiện tốt việc xếp hạng các TCTD và công khai danh sách xếp hạng 

này để thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

* Phát triển các hàng hoá mới và phương thức giao dịch các hàng hóa 

mới trên thị trường 

- Phát triển các loại hối phiếu phiếu và các giao dịch hối phiếu: Một là, 

Thể chế hoá việc sử dụng hối phiếu trong các quan hệ giao dịch; Hai là, Nâng 

cao chất lượng nghiệp vụ lưu thông hối phiếu và phát triển các giao dịch hối 

phiếu; Ba là, thành lập và cấp phép hoạt động cho công ty xếp hạng tín nhiệm; 

Bốn là, quy định thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro; Năm là, xây dựng 

các chế tài xử phạt khi có vi phạm, gian lận hoặc có hành vi gây thiệt hại cho 
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các bên tham gia; Sáu là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn 

trong sử dụng hối phiếu 

- Phát triển các hàng hóa khác: Để phát triển thị trường giao dịch các 

GTCGNH nước ta đòi hỏi cần không ngừng tạo ra thêm các hàng hoá mới. Căn 

cứ vào điều kiện đặc thù nước ta, trong thời gian tới có thể phát triển loại hàng 

hóa là các ký hoá phiếu tài chính – là các phiếu nợ do các công ty tài chính, cho 

thuê tài chính ký phát thừa nhận có giữ bảo quản những tài sản có chức năng 

gần giống tiền như vàng, bạc, các loại ngoại tệ và cam kết giao lại cho chủ sở 

hữu hay trả theo yêu cầu của chủ sở hữu.  

3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm thu hút và tăng cường tiềm lực tài chính, 

hiệu quả hoạt động cho các chủ thể tham gia thị trường 

- Đối với hệ thống ngân hàng thương mại: Thứ nhất, nâng cao năng lực 

quản trị, kinh doanh, phân tích dự báo  thị trường của các NHTM, áp dụng các 

công cụ và cách thức quản lý mới cho phù hợp và theo kịp các nước trong khu 

vực; Thứ hai, tập trung xây dựng chiến lược phát triển của các NHTM một cách 

phù hợp; Thứ tư, Từng bước thực hiện tăng cường hơn nữa tiềm lực tài chính, 

mức vốn tự có cho các NHTM; Thứ năm, cần đẩy mạnh đầu tư hiện đại hoá 

công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động quản lý, 

kinh doanh ngân hàng, phát triển đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng hiện đại.  

- Đối với các công ty tài chính, cho thuê tài chính: Cần tập trung thực 

hiện các giải pháp như: Nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh, phân tích dự 

báo  thị trường; Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn; Chú trọng xây dựng và 

tổ chức thực hiện các quy chế quản lý và hoạt động phù hợp với chuẩn mực 

quốc tế và thực tiễn VN; Lành mạnh hóa tài chính; Từng bước thực hiện tăng 

mức vốn tự có; Đẩy mạnh đầu tư hiện đại hoá công nghệ, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong hoạt động quản lý, kinh doanh; Cho phép các công ty 

này được phát hành các GTCGNH có thể chuyển nhượng có kỳ hạn một năm.  

- Đối với các quỹ: (i) Một là, củng cố hoạt động của các quỹ tín dụng nhân 

dân: Có chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị điều hành và trình độ 
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nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các quỹ; Cho phép các quỹ được phát hành các 

chứng chỉ tiền gửi và mua bán các GTCGNH để đa dạng hoá các hình thức huy 

động vốn; đồng thời cũng nên có phương án trợ giúp kỹ thuật nhằm giúp các 

quỹ thuận lợi trong đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, công nghệ thanh toán. 

Ngoài ra cũng đề nghị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có phương án thực 

hiện hợp nhất, sáp nhập hoặc bán lại những quỹ làm ăn không hiệu quả hoặc 

hiệu quả thấp cho các NHTMCP; (ii) Hai là, hình thành thêm một số quỹ mới 

trên thị trường như: Cho phép thành lập quỹ tương hỗ dành cho những người gửi 

tiền nhỏ. Thành lập quỹ trợ cấp việc làm và hưu trí.  

- Đối với các tổ chức môi giới: Sớm chỉnh sửa, thay thế Quyết định 

315/2004/QĐ-NHNN để có thể thiết lập các tổ chức môi giới độc lập, với mục 

tiêu kết nối nhu cầu trực tiếp giữa người mua và bán.   

- Đối với các doanh nghiệp: Thứ nhất, thể chế hoá qua việc bắt buộc sử 

dụng hối phiếu có đảm bảo trong các giao dịch mua bán chịu của các doanh 

nghiệp; Thứ hai, tập trung thực hiện nâng cao khả năng cạnh tranh, tiềm lực tài 

chính, lành mạnh hóa các hoạt động cho các doanh nghiệp; Thứ ba, các doanh 

nghiệp phát hành cần thực hiện tốt việc công bố công khai xếp hạng tín nhiệm, 

cũng như công khai, minh bạch khả năng tài chính và tình hình hạt động. 

3.2.4. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của 

Ngân hàng Nhà nước đối với thị trường. 

- Nâng cao vai trò, năng lực điều tiết cung cầu, giá cả hàng hoá của 

NHNN trên cơ sở các quy luật của thị trường: Thứ nhất, đảm bảo quyền tự chủ 

kinh doanh cho các TCTD trong môi trường kinh doanh bình đẳng; Thứ hai, 

Thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo mới với các TCTD thông qua mạng máy 

tính và thực hiện xử lý, tổng hợp dữ liệu qua phần mềm để có kết quả tổng hợp 

toàn diện; Thứ ba, nâng cao năng lực phân tích, dự báo diễn biến cung cầu, lãi 

suất của thị trường; Thứ tư, tăng cường sử dụng và hoàn thiện các công cụ quản 

lý can thiệp vào thị trường, trong đó: (i) Đối với công cụ tái cấp vốn: Dần giảm 

bớt và loại bỏ hình thức cho vay theo hồ sơ tín dụng. Điều chỉnh lãi suất tái cấp 
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vốn linh hoạt phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ và lãi suất thị trường, 

đưa mức lãi suất này thực sự trở thành khung lãi suất trần. Nới lỏng dần các điều 

kiện tái cấp vốn, hạn chế tối đa việc sử dụng hạn mức phân bổ chiết khấu, tái 

chiết khấu GTCG cho các TCTD. Nghiên cứu cải tiến để tăng nhanh thời gian 

xử lý thủ tục tái cấp vốn. (ii) Đối với công cụ nghiệp vụ thị trường mở: Cho phép 

các công ty bảo hiểm, các quỹ tham gia thị trường mở. Thực hiện linh hoạt về 

thời điểm và khối lượng giao dịch, duy trì đều đặn tối thiểu ngày 1 phiên để tác 

động đến tiền dự trữ của hệ thống ngân hàng và lãi suất của thị trường. Đưa lãi 

suất thị trường mở thành lãi suất tham chiếu cho các loại lãi suất khác.  

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát thị 

trường: Luận án đã tập trung vào hai giải pháp chính là: Thứ nhất: Hoàn thiện 

công tác xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá, đảm bảo an toàn thị trường 

phù hợp với thông lệ quốc tế; Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, giám sát 

hoạt động thị trường. 

3.2.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường: 

Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp cơ bản: (i) Tăng cường đầu tư 

hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật của thị trường; (ii) Tạo nguồn nhân lực cho thị 

trường; (iii) Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 

3.3. Xây dựng lộ trình phát triển thị trường và giải pháp 

thực hiện  

Lộ trình phát triển thị trường và thực hiện các giải pháp được thực hiện theo 

ba giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2009-2010: Đây là thời kỳ củng cố, tạo đà phát 

triển thị trường. Trong giai đoạn này mục tiêu chính là  nhằm củng cố hoạt động 

của thị trường và đảm bảo tốc độ tăng như hiện tại và quy mô thị trường đạt 

8%GNP vào năm 2010; Giai đoạn 2 từ 2011 – 2013: Là giai đoạn tăng tốc phát 

triển thị trường. Thời kỳ này đảm bảo tốc độ phát triển thị trường tối thiểu từ 25-

30% năm, quy mô thị trường đạt 14%GNP vào năm 2013; Giai đoạn 3 từ năm 

2014: Là thời kỳ đẩy mạnh phát triền thị trường với tốc độ cao, trên 30% năm, 

quy mô thị trường đạt 20%GNP vào năm 2015. 
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Kết luận 

 

Qua nghiên cứu Luận án đã giải quyết được một số nội dung sau: 

1. Đã làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về thị trường giao dịch các 

GTCGNH: khái niệm, cơ cấu, chức năng, vai trò, đặc điểm, các hàng hoá giao 

dịch, thành viên tham gia, cơ chế hoạt động và phương thức xác định giá hàng 

hóa trên thị trường, vai trò quản lý của NHTW đối với thị trường, sự cần thiết và 

các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó luận án cũng 

nghiên cứu kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường giao dịch các GTCGNH 

của một số nước trên thế giới, từ đó  rút ra 8 bài học kinh nghiệm cho VN. 

2. Đã phân tích, đánh giá thực trạng thị trường giao dịch các GTCGNHVN 

trên các mặt: môi trường luật pháp, cơ chế chính sách, hàng hoá và phương thức 

giao dịch hàng hóa, các chủ thể tham gia, sự quản lý của NHNN, công nghệ 

thanh toán và nguồn nhân lực trên thị trường theo xâu chuỗi thời gian từ khi  đổi 

mới đến nay. 

3. Đã đề xuất 5 nhóm giải pháp phát triển thị trường giao dịch các 

GTCGNHVN gồm: Các giải pháp hoàn thiện về môi trường luật pháp; Các giải 

pháp hoàn thiện và phát triển hàng hóa và phương thức giao dịch hàng hóa trên 

thị trường; Các giải pháp thu hút và tăng cường tiềm lực tài chính, hiệu quả hoạt 

động cho các chủ thể tham gia; Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều 

tiết thị trường của NHNN; Các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường. Ngoài ra 

để đảm bảo tính khả thi, luận án cũng đã đề xuất lộ trình phát triển và thực hiện 

các giải pháp cho phù hợp điều kiện thực tế của VN. 




